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TOM TAT

Nghién ctru liéu lwong kali bén cho giéng lac L23 trong vu xuan 2008, 2009, 2010 tai Gia Lam -
Ha Noi nham xac dinh liéu lwong phan bon thich hop dé lac sinh trwdng, phat trién tét, cho nang suéat
cao trong diéu kién vu xuan. Thi nghiém dwoc bé tri theo kiéu khdi ngau nhién day da, 3 1an nhac lai.
Theo dbi cac chi tiéu sinh trwéng va ning suat. Két qua nghién cru cho thay, liéu lwong kali bén da
anh hwéng téi thei gian sinh trwdng, chiéu cao cay, chi sé dién tich 14, tich luy chat kho, sé lwong
qua va nang suéat. Liéu lwong kali bén hop ly 1a 60 kg K;O trén nén bén 8 tan phan chudng + 500 kg
voi bdt +40 kg N + 120 kg P;0s

Tir khoa: Cay lac, nang suét, phan kali.

SUMMARY

A field experiment was carried out to evaluate effect of different potassium doses on growth,
yield on groundnut variety L23 at Gia Lam (Ha Noi) in 2008, 2009, 2010 spring crops. In the
experiment, six levels of KO (0, 20, 40, 60, 80, 100 kg/ha) were applied. All treatments were applied
with 8 tons oganic fertilizer, 500 kg CaO, 40 kg N, 120 kg K;O. The treatments were arranged in a
randomized complete block design with three replications. The results showed that increasing levels
of potassium fertilizer increased plant height, leaf area index, dry matter accumulation, nodule
number and yield. It was concluded from the results that the most suitable potassium level is 60 kg

K20/ha.

Key words: Groundnut, potassium fertilizer, yield.

1. DAT VAN DE

Cay lac (Arachis hypogaea L.) c6 gia tri
st dung va gia tri kinh t& cao, dugc tréng &
hon 100 nudc trén thé gidi, véi dién tich
khoang gan 25 triéu ha, san lugng lac vo dat
38 triéu tén (FAO, 2010). O Viét Nam, lac c
1a san phdm quan trong dé xuét khau va san
xudt dau an. Khong nhiing vay, cay lac con
déng vai tro déc biét quan trong trong hé
thong néng nghiép & Viét Nam - noi c6 diéu

kién khi hau kh4 bién déng va canh tac dac
biét kho6 khin. Dé viée san xudt lac mang lai
hiéu qua kinh té& cao thi ngoai viéc chon
giéng méi cb tiém ning ning suit cao, pham
cdp tot, cac nha san xuit cin tng dung cac
bién phap k§j thuiat thdm canh ting ning
suat, trong d6 c6 viéc st dung phan bén can
déi va hop ly, dic biét 1a phan hoa hoc. Song,
da s6 cac nghién cttu vé phan bén trude day
méi chi tap trung nghién ctu vé phan 1an va
cho rang 14an 14 yéu t6 han ché nang suét lac,

1



Anh hwéng cla liéu lugng kali bon cho gidng lac L23 trén dat Gia Lam - Ha Noi

dic biét 1a trén cac loai dat c6 thanh phan co
gi61 nhe.

Doi véi cay trong, dic biét 1a cac cay 18y
hat nhu lac, kali déng vai tro quan trong
trong viéc hinh thanh n#ng suit va chat
lugng san pham. Hién nay, phan 16n kali chi
duge st dung 6 cac tinh déng bang va cac
vung thAm canh cao, con 6 viing dat cat ven
bién mién Trung va cac tinh mién nui, kali it
duge chd trong, din dén nang suit va chat
lugng néng san thap.

Nhiéu tac gid da nghién cttu ché d6 bén
phan cho cay lac. Theo Tran Thi An va cs.
(2004), trong diéu kién lac dugc che phu
nilon ¢ ving dit cat ven bién nghéo dinh
dudng, lugng phan bén hgp 1y cho lac 1a 45
kg N + 135 kg P,O; + 90 kg K,O trén ha.

Li Weifeng va cs. (2004) cho biét, khi
bén lugng kali thich hop da thic ddy sinh
trudng va tang tich liiy chat kho, ting nang
sudt qua va hiéu qua kinh t&. Khi bén kali
luong 180 kg/ha thi ning suidt ting lén
4.260,5 kg/ha. Tuy nhién, khi lugng kali bén
ting trén 270 kg/ha thi nang sudt lac va lgi
nhuan kinh t&€ lai giam. Bén kali 1am tang
ham lugng dudng hoa tan trong lac. Khi tang
lugng kali bén 1én 450 kg/ha lam axit béo
trong hat giam (ZHOU Lu-ing, Li Xiang-
dong, WANG Li-li, 2006). Theo Fang
Zenggue va cs. (2009), khi st dung ty 1& bon
phan khéng can ddi cho lac (N:P,O5K,0O =
1:0,72:0,74) véi lugng phan dam va 1an dude
ndng dan bén qua nhiéu, ciing lam giam hiéu
qua kinh t& trong lac.

Hién nay, trong sin xudt nguci nong
dan da tréng cac giong lac méi, chiu tham
canh cao nhu LO02, L04, L18, L12... nhung
viéc bén phan cho lac van chua dudc can d6i
dac biét 1a chua thay vai tro ctia phan kali.
Tu thuc t& trén, dé dem lai hiéu qua cao
trong san xudt tham canh lac, ngoai cac yéu
t6 ky thuat khac thi viéc cAn thiét phai bén
phan kali va xac dinh dudc liéu lugng bén
hop 1y, can déi 6 tiing loai dat, 6 cac thoi vu
khac nhau la van dé can dugc nghién ciu.
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2. VAT LIEU VA PHUONG PHAP
NGHIEN CUU
2.1. Vat liéu nghién ctu
- Gidng lac L23 dugc Trung tAm Nghién
ctu va Phat trién Pau db - Vién cay Luong
thuc - cAy Thuc phdm tuyén chon nam 2007.
- Dam uré (46% N), 1an super (16% P,0;),
kali clorua (60% K,0), phan chuéng, voi bot.

2.2. Noi dung va phuong phap nghién ctiu

- Thoi gian nghién ctiu: Vu xudn cac
niam 2008, 2009, 2010. Thi nghiém dudc bo
tri theo khội ngiu nhiộn day dÂa (RCBD) vội
3 1an nhéc lai. Dién tich 6 = 10 m%6.

- Pia diém nghién ctu: Khu thi nghiém
cady mau Khoa Nong hoc - Truong Dai hoc
Néng nghiép Ha Noi. DAt thi nghiém 1a dat
thit nhe c6 pH = 6,5, OM = 2,88%, dam t6ng
s6 0,17%, P,0, tong s6 0,15%, K,0 tong sb
2,55%, lan dé tiéu 2,4 mg/100 g dat, kali dé
tidu 6,24 mg/100 g dat.

- Mat d6 gieo trong: 35 cAy/m>.

- Cong thtc thi nghiém:

CT1 P/C): 8 tan phan chudng + 40 kg N

+ 120 kg P,0; + 500 kg voi bot +
0kg K,O trén 1 ha

CT2: PIC + 20 kg K,0

CT3: D/C + 40 kg K,0O

CT4: D/C + 60 kg K,0O

CT5: D/C + 80 kg K,0O

CTé6: B/C + 100 kg K,O

- Phuong phap bon phan nhu sau:

+ Bon 16t toan bd lugng phan chudng,
phan 1an, phan kali (6 cac cong thiic c6 bén
kali) va 50% voi bot.

+ Bo6n thuc toan bd N vao théi ky cly co
2 - 3 la that, 50% lugng v6i bot con lai khi
ciy bit du ra hoa

- Cac chi tiéu theo di: ty 18 moc mam,
thoi gian sinh trudng, dién tich 14 va chi s6
dién tich 1a (theo phudng phap cdn nhanh);
kha ning tich liiy chit kho; kha niang hinh
thanh not san; chi s6 diép luc (do bing may
SPAD 502) ¢ ba thdi ky bit diu ra hoa, ra
hoa r6 va thoi ky qua chéc; tdng s6 b6 mach;
cac yéu td cdu thanh néng suit va ning suit
(ap dung tiéu chudn nganh cia Bé Néng
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nghiép va PTNT): Téng s6 qual/cay, ty 1& qua
chic (%), khoi lugng 100 qua (g), khéi lugng
100 hat (g), ning suat ly thuyét (ta/ha) = (P
qua/cdy x mat do cay/m? x 10.000 m?); ning
suat thuc thu (ta/ha) = (nang suat 6/10 m? x
10.000 m?*10; hiéu suét st dung kali va hiéu
qua kinh t& thu dudgc.

- Miic @6 nhiém mét s6 bénh hai dudc
tinh theo ty 1& bénh va c4p bénh (4p dung
theo 10TCN 340:2006).

Cac sb lidu thu duge phan tich va xt 1y
theo chuong trinh Excel va IRRISTAT 5.0.

3. KET QUA VA THAO LUAN

3.1. Anh huéng cua liéu lugng kali bén
dén thoi gian sinh trudng ctia giong
lac L23
Theo doi thoi gian ra hoa va thoi gian

sinh trudng cta cay lac é cac liéu lugng phan

bén khéac nhau (Bang 1) cho thay, khong cé
sy bién dong vé thoi gian tu gieo dén moc

gitia cac cong thiic (déu moc sau gieo 9

ngay). Cac cong thic déu cé ty 1é moc mam

cao (97,56% - 98,5%) va déu du tiéu chuén
lam gidng (theo tiéu chudn nganh - 10 TCN

315:2003). Khi tang lugng kali bén, thdi gian

ra hoa kéo dai thém, CT1 khong bén thém

kali, thoi gian ra hoa 18 ngay; cic cong thiic
c6 bon thém kali, thoi gian ra hoa kéo dai
thém tu 1 dén 6 ngay (19 - 24 ngay). hoa lai
ra s6m hon. Téng thdi gian sinh trudng lai

ngin lai. Thoi gian sinh trudng cta lac &
cong thiic khong bon thém kali 1a 122 ngay,
con 6 cong thiic bén thém nhiéu kali nhat 1a
115 ngay.

3.2. Anh huéng cta lidu lugng kali bén
dén chiéu cao than chinh cta giong
lac L23
Chiéu cao than chinh trong qua trinh

sinh truéng, phat trién déng vi tri quan

trong lam nhiém vu van chuyén vat chét tit
ré 1én 14 va van chuyén san pham déng hoa
tu la vé ré, qua, hat, chiéu cao than chinh
tdng trudng phan anh su tich luy chat kho

va sinh trudng sinh dudng cua ciy (Bang 2).
Két qua 6 bang 2 cho thiy: trong cac

thoi ky cay con, bit ddu ra hoa, ra hoa rd

chénh léch vé chiéu cao cay chi c6 ¥ nghia vé
mat thong ké 6 mic xac suit 95 % khi ting
lugng bén tit 0 - 60 kg/ha. Dén thoi ky qua
chéc, cac cong thic c6 bén kali déu cé chiéu
cao cay cao hon so véi cong thiic d6i chiing c6

¥ nghia vé mat thong ké ¢ miic xac suat 95%.

Tai thoi diém thu hoach, chiéu cao than

chinh cta cac céng thtic ¢6 bén kali déu cao

hon 40 cm, cao nhit & cong thic bon 100 kg

K,0, trong khi d6 céng thtic d6i chiing chiéu

cao than chinh chi dat 36,53 cm. Tuy nhién,

gitia cac mic bén tit 80 - 100 kg K,O/ha déu
khéng c6 su sai khac vé mat théng ké doi véi
chi tidu chiéu cao cay.

Bang 1. Anh hudng cuia liéu lugng kali bén dén thoi gian sinh trudng
cta giong lac L23

N . - A Thoi gian Thoi gian Thoi gian Thoi gian
Cong thirc Ty 1€ moc mam L L . N
(kg Ko0tha) (%) tw g|eo‘- moc tw gieo -‘ra hoa ra h‘oa sinh tr}mng

(ngay) (ngay) (ngay) (ngay)

0(d/c) 97,50 9 30 18 122

20 98,00 9 30 19 122
40 98,15 9 28 20 120
60 98,50 9 28 24 118
80 97,80 9 27 22 117
100 97,50 9 26 21 115
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Bang 2. Anh huéng ctia cac mitc phan kali dén dong thai ting truéng
chiéu cao than chinh cta giéng lac L23

Pon vi: cm
Céng thirc Giai doan sinh trwéng
(kg Kz0/ha) Cay con B4t d4u ra hoa Ra hoa rd Qua chic Thu hoach
0 (d/c) 4,80 7,50 15,37 33,20 36,53
20 5,27 7,73 15,42 37,43 40,07
40 5,30 7,70 15,37 38,00 41,33
60 5,60 8,17 16,76 38,30 42,80
80 5,62 8,86 17,48 38,73 43,23
100 5,70 8,90 17,73 39,80 4473
LSDo,0s 0,82 1,24 2,12 3,01 2,30

3.3. Anh huéng cta lidu lugng kali bén
dén chi s6 dién tich la va chi s6
diép luc (Bang 3)

Khi tang liéu lugng kali bén LAI c6 xu
huéng ting lén. Chi s6 dién tich 14 ting dan
tir thoi ky bit dau ra hoa va dat cao nhat &
thdi ky qua chéc. Vao thoi ky qua chic, chi
s6 dién tich 14 ctia cac cong thiic bién dong ti
4,92 - 6,28 m?1a/m® dit. Pay 1a gi4 tri LAI
thich hop, mang lai tiém ning ning suit cao
cho cac loai cdy ho dau (Tanaka va Osaki,
1983).

Chi s6 diép luc (SPAD) cua cac cong thiic
c6 xu huéng tang tit thoi ky dau ra hoa va
dat cuc dai vao théi ky ra hoa rd, sau do
gidm dan. O thoi ky ra hoa 16, gia tri SPAD
cao thi kha ning quang hgp tot, tiém ning
ning sudt cao. Chi s6 SPAD cua cac cong
thtic bién dong ti 45,33 dén 46,27. Trong do,
cao nhat 1a bén 100 kg K,0/ha (46,27), thap
nhat 1a céng thic ddi chiing (45,33).

3.4. Anh huéng cua liéu lugng kali bén
dén kha nang tich luy chat kho va
kha nang hinh thanh né6t san (Bang 4)

3.4.1. Vé khd ndng tich liy chdt khé
Khoéi lugng chat kho cua cac cong thiic

tang dan ti thoi ky bit dau ra hoa va dat

cuc dai vao thoi ky qua chic. Vao thsi ky qua
chic, khéi lugng chat khé tich liay duge
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nhiéu, kha nang van chuyén dinh dudng vao
hat ting, ning suit ting. Khoi lugng chat
kho tich lity ctia cac cong thtc lac thoi ky
qua chic bién dong tir 31,16 - 38,56 g/cay,
cao nhit cong thic bén 60 kg K,0/ha (38,56
glcay) tiép dén 1a cac liéu lugng bén 80 kg
K,0/ha (37,66 g/cay) va 100 kg K,0/ha (37,40
g/cady). Nhu vay, khi tang lugng kali bén tu 0
- 80 kg/ha sé& lam ting kha ning tich luy
chat kho ctia cdy. Tuy nhién, néu tiép tuc
ting 1én mic kali bén 1én 100 kg/ha thi kha
ning tich luy chat kho lai c6 xu huéng giam
do su méat can d6i gitia dinh dudng N (hay
dinh dudng khoang néi chung) véi quang hgp
(dinh dudng C) din dén anh hudng téi su
tich liiy chat khé cta cay. Két qua xu ly
thong ké cho thdy, vao thoi ky qua chic cac
cong thiic c6 bon kali thém méi cé su sai
khac c6 ¥ nghia so v6i cong thic khong bon
thém kali. Tich lity ch4t kho cao nhat thiy &
cong thic bon 60 Kg K,0/ha.

3.4.2. Vé khd ndng hinh thanh nét sin

Theo déi lac 6 3 thoi ky cho thay, khéi
lugng nét sdn ctia cac cong thiic cling ¢ xu
hudng ting manh va dat cuc dai vao thoi ky
qua chic. O thdi ky qua chéc, khéi lugng not
sin ctia cong thiic bién dong tit 0,35 dén 0,57
g/cay. Trong d6, cao nhat 14 6 lidu lugng bén
60 kg/ha, thap nhat 14 cong thic do6i chiing
(0,35 g/cay).
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Bang 3. Anh huéng cua liéu Iugng kali b6n dén chi s6 dién tich l1a
va chi s6 diép luc ctia giong L23

Chi sé dién tich Ia (LAl

Chi sé diép luc (SPAD)

Cong thire

(kg K20/ha) ~ Thoiky Thoi ky Thoi ky ~ Thoiky Thoi ky Thoi ky
bat dau ra hoa ra hoa ro qua chac bat dau ra hoa ra hoard qua chac

0 (dlc) 1,16 1,53 4,92 45,45 45,33 33,29

20 1,12 1,80 5,14 44,87 45,36 33,03

40 1,20 1,69 5,57 46,05 45,95 34,74

60 1,23 1,93 6,28 45,80 45,69 36,08

80 1,25 1,97 6,28 45,88 44,97 35,88

100 1,16 2,00 6,11 45,82 46,27 35,48

LSDg.05 0,22 0,43 0,74 1,88 1,88 0,60

Bang 4. Anh huéng ctia liéu lugng kali bén dén kha nang tich luy chat kho
va kha nang hinh thanh nét san cta giong lac L23

Khéi lwgng nét san

Khéi lwgng chét kho

Cong thirc Théi ky Thoi ky Théi ky Théi ky Théi ky Thoi ky
(kg Kz0/ha) bat dau ra hoa ra hoa rd qua chac b4t dau ra hoa ra hoa rd qué chic
(g/cay) (g/cay) (g/cay) (g/cay) (g/cay) (g/cay)
0 (d/c) 0,04 0,15 0,35 2,64 6,98 31,16
20 0,05 0,19 0,43 3,15 8,12 33,37
40 0,05 0,25 0,47 2,71 8,39 35,05
60 0,06 0,30 0,57 2,49 8,97 38,56
80 0,06 0,28 0,54 2,88 8,57 37,66
100 0,06 0,27 0,56 2,85 8,64 37,40
LSDo.0s5 0,01 0,09 0,25 0,63 1,37 1,06

3.5. Anh huéng ctia liéu luong kali bén
dén mét so6 chi tiéu giai phau than
Ning suidt dugec hinh thanh 1a do qua

trinh van chuyén cac chat dinh dudng ti co

quan sinh dudng vao cac bd phan kinh té&

(qua, hat) qua hé thong b6 mach. S6 lugng bé

mach cang nhiéu, téng s6 b6 mach 16n cang

cao thi kha ning van chuyén cang tot. Két
qua thi nghiém cho thay, khi ting liéu luong
kali bén da lam ting téng s6 b6 mach va ty
1é b6 mach 1én trong than (Bang 5). Téng s6
b6 mach trong than cua cac cong thiic c6 su
chénh léch 16n bién dong tit 29 dén 38 bé/cay,

cao nhat 1a liéu lugng bén 100 kg K,O/ha (38

bé/cay) thap nhat & gidng déi chiing 0 kg

K,0O/ha. S6 lugng bé mach 16n cta cac cong

thtc bién dong ti 6 - 10 bd/cay, véi liéu
lugng bén t 60 - 100 kg K,O/ha déu cé s6
lugng b6 mach 16n cao.

3.6. Anh huéng cua liéu lugng kali bén

dén mitc do nhiém sau bénh hai

Miic d§ nhiém sau bénh hai do ban chat
di truyén ctua gidng. Song diéu kién dinh
dudng ciing c6 tac dong anh hudng téi kha
ning chéng chiu sau bénh hai. Cic mic bén
kali khac nhau da anh hudng rd dén mtc do
nhiém siu bénh hai (Bang 6). Céng thtc d6i
chiing c6 ty 1&é nhiém sau bénh hai cao nhat:
bénh d6m nau va gi sit déu ¢ diém 3, trong
khi d6 cac cong thiic con lai nhiém sau bénh
6 miic nhe (diém 1, diém 2).
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Bang 5. Anh huéng cta ~li@?u lugng kali b6n dén mot s6 chi tiéu
vé gidi phau than cua giong lac L23

Céng thirc Tdng s6 bé mach Tbng s6 bé mach I16n Ty lé bé mach 16n
(kg K;0/ha) (bo/cay) (bolcay) (%)
0 (dlc) 29 6 20,7
20 32 7 21,9
40 33 8 24,2
60 35 9 25,7
80 35 9 25,7
100 38 10 26,3

Bang 6. Anh huéng cta liéu lugng kali bén dén miic do nhiém sau bénh hai

Cong thirc Sau xam thoi ky cdy con  Sau xanh thoi ky rahoa  Bénh ddm nau thoi ky Bénh gi s&t thoi ky

(kg K20/ha) (%) (%) lam qua (1-9) lam qua (1-9)
0 (d/c) 1,99 13,53 3 3
20 1,56 12,25 1 2
40 1,95 12,69 1 1
60 1,46 11,30 1 1
80 1,62 10,52 1 1
100 1,73 10,31 1 2

3.7. Anh hudng cta liéu lugng kali bén
dén ning suat va cac yéu té6 cau
thanh ning suit
Nang suat lac duge cau thanh bdi nhiéu

yé&u t0: téng s6 qua/cy, ty 1& qua chic, ty 1&

nhan, khoéi lugng qua va hat. Két qua theo

ddi cac yéu t6 cdu thanh ning sudt va ning

suét cua cac cong thiic thi nghiém dugc trinh

bay 6 bang 7 va hinh 1.

S6 liéu bang 7 cho th4y, khi tang lugng
kali bén da lam ting ning sudt mot cach cé
¥ nghia gitia cac cong thiic. Tuy nhién, néu
tiép tuc tdng mtc bén kali tit 80 - 100 kg/ha
thi ning suat c6 xu huéng gidm xuéng. Véi
liéu lugng bén 60 kg K,O/ha cho téng s6 qua
cao nhit, dat 15,87 qua/cay, trong d6 cong
thiic d61 chtng khéng bén kali chi dat 10,91
qua/cay.

Khi khong bén bé sung kali ning suét
gidng L23 dat thap nhat 31,03 ta/ha, trong
khi d6 véi liéu lugng bén 60 kg K,0 cho ning

sudt cao nhat 38,93 ta/ha. So sanh cong bo
cua Lé Song Du va cs. (1995) vé lugng phan
bén cho 1 ha trén dat phu sa 1a 30 kg N + 60
kg P,0, + 30 kg K,0 theo ty 1& 1:2:1, nghién
ctiu nay ap dung cho gidng lac thAm canh
L23 v6i lugng bén cao hon, lugng phin bén
dé nghi 1a 40 kg N + 120 kg P,0; + 60 kg K,0
trén ha, ty 16 N:P:K 1a 1:3:1,5.

3.8. Hiéu qua kinh t& cua cac liéu lugng
bén kali khac nhau trén giong L23
Trong cac bién phap ky thuat dé nang

cao hiéu qua san xuit lac, ngoai yéu to vé

gidng méi c6 tiém ning ning suit cao, cac
nha san xudt can chd y st dung phan bén
can d6i, hop 1y dé phat huy hét tiém nang
ning sudt cua giong. Tuy nhién, muc tiéu
cia nguoi san xudt khong chi nham dat
niang suit toi da ma can phai xac dinh dugc
ning sudt toi uu, dem lai gia tri lgi nhuan
cao nhat trén mot don vi dién tich canh tac
(Bang 8).
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Bang 7. Anh huéng ctia lidu lugng kali bén dén ning suat
va cac yéu t6 cdu thanh nang suat

Cong thirc Tétlg §6 Tyle, Khéi lrong Khéi lvong Tyl Nzng stiét N&ng suét
(kg K;0/ha) qua/ciay qua chac 100 qua 100 hat nhan ly thuyeét thwe thu
(qua) (%) (9) (9) (%) (ta/ha) (ta/ha)
0 (d/c) 10,91 68,04 140,82 50,96 70,27 35,86 31,03
20 12,30 72,03 142,82 54,11 71,98 38,18 32,37
40 13,25 79,99 146,10 55,79 73,81 43,02 36,85
60 15,87 89,37 150,59 61,08 75,42 48,67 38,93
80 15,48 87,48 149,54 60,21 74,43 48,09 36,82
100 13,39 86,35 149,71 60,04 74,93 46,60 35,94
LSDo.05 0,71 6,18 0,94 1,37 - 1,39 1,03

Ning suét (ta/ha)
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Hinh 1. Anh huéng ctia liéu lugng kali bén dén ning suat ctia giong lac L23

Bang 8. Hiéu qua kinh t& ctia cac liéu lugng bén kali khac nhau

Khoan muc Kgoljﬁa ég;]ga 40 kg K;0/ha fg)/"r?a 80 kg K20/ha :gg /rl:g
Gibng (d) 2.835.000  2.835.000 2.835.000  2.835.000  2.835.000  2.835.000
Phan bon (d) 2.921.000 3.201.000 3.481.000 3.761.000  4.041.000  4.321.000
Lam dét (d) 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000
Bao vé thuc vat (d) 716.000 716.000 716.000 716.000 716.000 716.000
Pign nuéc twéi (d) 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000
Cong lao dong (d) 11.000.000  11.000.000  11.000.000  11.000.000  11.000.000  11.000.000
Téng chi (d) 18.771.000  19.052.000  19.332.000  19.612.000  19.892.000  20.172.000
Nang suét (ta/ha) 31,03 32,37 36,85 38,93 36,82 35,94
Gia ban (d/kg) 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000
Téng thu (d) 31.030.000  32.370.000  36.850.000  38.930.000  36.820.000  35.940.000
L&i thuan (d) 12.250.000  13.318.000  17.518.000  19.318.000  16.928.000  15.768.000

Ghi chu: ure = 7.000 d/kg, super ldn = 3.000 d/kg; kali clorua = 14.000 d/kg



Anh hwéng cla liéu lugng kali bon cho gidng lac L23 trén dat Gia Lam - Ha Noi

Bang 9. Hiéu suat néng hoc ctia phan kali d6i vé6i giong lac L.23

Céng thirc bén Nang suat thyc thu

Nangsuét chénh léch so véi dbi chirng

Hiéu suét néng hoc

(ta/ha) (ta/ha) (kg lac vé/kg K,0)
0 (d/c) 31,03 0 -
20 32,37 1,34 6,70
40 35,85 4,82 12,05
60 38,93 9,90 13,16
80 36,82 5,79 7,23
100 35,94 4,91 4,91

Cong thiic d6i chiing khong bén kali cho
thu nhap thuan th&p nhat, chi dat
12.259.000 déng/ha. Tang lugng bon ti 20 -
60 kg K,0/ha cho thu nhap thuin cao hon
cong thtic d6i ching, dat cao nhat 14 mic bén
60 kg K,0/ha, cho thu nhap thuan cao hon
d6i chiing 7.059.000 déng/ha. Tuy nhién, khi
tiép tuc tiang luong phan bén thi thu nhap
thuan lai gidm (Bang 8). Nhu vay, trong
diéu kién dat dai, sinh thai cia dia diém tién
hanh thi nghiém thi lugng bén bé sung
60kgK,0/ha 1a dat 1ai thuan cao nhat.

3.9. Hiéu suit néng hoc cua phan kali

déi véi giong lac 123

Viéc bén phan cho cdy trong néi chung
va cly lac noi riéng ludn c6 ¥y nghia lam tang
ning suat. Tuy nhién, khong phai 100%
lugng phan bén déu dudc ciy tréng st dung
va déu c6 tac dung lam tang ning suit; dong
thoi khong phai cang bén nhiéu phan thi
hiéu suét cang cao. Pé xac dinh liéu lugng
phan bon cho cay lac c¢6 ¥ nghia lam tang
ning sudt, nghién ctiu nay da tinh toan, xac
dinh hiéu su&t néng hoc ctia phan kali déi
véi giong lac L23 (Bang 9).

S6 lidu bang 9 cho thay hiéu sudt nong
hoc cua kali t&t nhat liéu lugng bén 60 kg
K,O/ha, ct b6on 1 kg K,0 thi lam tang 13,16
kg lac vo, liéu lugng 40 kg K,O/ha hiéu suat
néng hoc ctia kali 1a 12,05. Khi tang liéu
lugng kali bén 1én qua 60 kg K,O thi hiéu
suét nong hoc ctia kali lai giam.

4. KET LUAN VA DE NGHI
4.1. Két luan

8

Céac cong thiic bén kali c6 dnh hudng t6i
thoi gian sinh trudéng, chi s& diép luc
(SPAD), khéi lugng not san, kha ning tich
luy chat kho. Xu hudéng cac chi s6 nay ting
dan theo lugng bén tit 0 - 60 kg K,O/ha va
giam di khi tiép tuc tang lugng bén tir 80 -
100 kgK,O/ha.

Bén kali c6 anh hudng téi LAI, s6 bé
mach trong than, cac chi s6 déu dat cao &
mtc bén 60, 80 va 100 kg K,O.

Miic d6 nhiém siau bénh hai giam dang
ké & cac cong thiic bon kali, bénh gi sit va
d6m nau hai nhe ¢ tat ca cac cong thic (diém
1 - diém 2) trong d6 cong thic d6i ching bi
hai ¢ mic diém 3.

Hiéu suat noéng hoc ctia phan kali cao
nh&t khi bén phéi hgp 60 kg K,O véi 8 tan
phan chudng + 40 kg N + 120 Kg P,O; + 500
kg voi bot/ha, dat 13,16 kg lac vo/1 kg K,O
thadp nhat 1a 4,91 kg lac vd/1 kg K,0 khi
phoéi hgp véi 100 kg K,O /ha.

Cong thitic kali thich hgp cho gidng lac
L23 trong diéu kién vu xuédn trén dat Gia
Lam - Ha Néi 1a 60 kg K,O/ha trén nén bén
8 tan phan chudng + 40 kg N + 120 kg P,0, +
500 kg vo1 bot trén lha. Mic phan bén cho
nang suit thuc thu va thu nhap thuin cao
nhat tuong ting l1a 38,93 ta/ha va 19.318.000
dong/ha.

4.2. Pé nghi

Trén dat Gia Lam - Ha Noi, khuyén cao
st dung liéu lugng phan bén 8 tan phan
chuéng + 500 kg voi bot + 40 kg N + 120 kg
P,0; + 60 kg K,0 cho gidng lac méi L23.
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ẢNH HƯỞNG CỦA LIỀU LƯỢNG KALI BÓN CHO GIỐNG LẠC L23
TRÊN ĐẤT GIA LÂM - HÀ NỘI


Effect of Potassium Dosages on Groundnut Variety L23
at Gia Lam – Ha Noi


Vũ Đình Chính, Nguyễn Thị Thanh Hải


Khoa Nông học, Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội
Địa chỉ email tác giả liên lạc: vdchinh@hua.edu.vn 


TÓM TẮT


Nghiên cứu liều lượng kali bón cho giống lạc L23 trong vụ xuân 2008, 2009, 2010 tại Gia Lâm - Hà Nội nhằm xác định liều lượng phân bón thích hợp để lạc sinh trưởng, phát triển tốt, cho năng suất cao trong điều kiện vụ xuân. Thí nghiệm được bố trí theo kiểu khối ngẫu nhiên đầy đủ, 3 lần nhắc lại. Theo dõi các chỉ tiêu sinh trưởng và năng suất. Kết quả nghiên cứu cho thấy, liều lượng kali bón đã ảnh hưởng tới thời gian sinh trưởng, chiều cao cây, chỉ số diện tích lá, tích luỹ chất khô, số lượng quả và năng suất. Liều lượng kali bón hợp lý là 60 kg K2O trên nền bón 8 tấn phân chuồng + 500 kg vôi bột  + 40 kg N + 120 kg P2O5

Từ khoá: Cây lạc, năng suất, phân kali. 


SUMMARY


A field experiment was carried out to evaluate effect of different potassium doses on growth, yield on groundnut variety L23 at Gia Lam (Ha Noi) in 2008, 2009, 2010 spring crops. In the experiment, six levels of K2O (0, 20, 40, 60, 80, 100 kg/ha) were applied. All treatments were applied with 8 tons oganic fertilizer, 500 kg CaO, 40 kg N, 120 kg K2O. The treatments were arranged in a randomized complete block design with three replications. The results showed that increasing levels of potassium fertilizer increased plant height, leaf area index, dry matter accumulation, nodule number and yield. It was concluded from the results that the most suitable potassium level is 60 kg K2O/ha.


Key words: Groundnut, potassium fertilizer, yield.  


1. ĐẶT VẤN ĐỀ


Cây lạc (Arachis hypogaea L.) có giá trị sử dụng và giá trị kinh tế cao, được trồng ở hơn 100 nước trên thế giới, với diện tích khoảng gần 25 triệu ha, sản lượng lạc vỏ đạt 38 triệu tấn (FAO, 2010). ở Việt Nam, lạc củ là sản phẩm quan trọng để xuất khẩu và sản xuất dầu ăn. Không những vậy, cây lạc còn đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong hệ thống nông nghiệp ở Việt Nam - nơi có điều kiện khí hậu khá biến động và canh tác đặc biệt khó khăn. Để việc sản xuất lạc mang lại hiệu quả kinh tế cao thì ngoài việc chọn giống mới có tiềm năng năng suất cao, phẩm cấp tốt, các nhà sản xuất cần ứng dụng các biện pháp kỹ thuật thâm canh tăng năng suất, trong đó có việc sử dụng phân bón cân đối và hợp lý, đặc biệt là phân hoá học. Song, đa số các nghiên cứu về phân bón trước đây mới chỉ tập trung nghiên cứu về phân lân và cho rằng lân là yếu tố hạn chế năng suất lạc, đặc biệt là trên các loại đất có thành phần cơ giới nhẹ.


Đối với cây trồng, đặc biệt là các cây lấy hạt như lạc, kali đóng vai trò quan trọng trong việc hình thành năng suất và chất lượng sản phẩm. Hiện nay, phần lớn kali chỉ được sử dụng ở các tỉnh đồng bằng và các vùng thâm canh cao, còn ở vùng đất cát ven biển miền Trung và các tỉnh miền núi, kali ít được chú trọng, dẫn đến năng suất và chất lượng nông sản thấp.


Nhiều tác giả đã nghiên cứu chế độ bón phân cho cây lạc. Theo Trần Thị Ân và cs. (2004), trong điều kiện lạc được che phủ nilon ở vùng đất cát ven biển nghèo dinh dưỡng, lượng phân bón hợp lý cho lạc là 45 kg N + 135 kg P2O5 + 90 kg K2O trên ha.


Li Weifeng và cs. (2004) cho biết, khi bón lượng kali thích hợp đã thúc đẩy sinh trưởng và tăng tích lũy chất khô, tăng năng suất quả và hiệu quả kinh tế. Khi bón kali lượng 180 kg/ha thì năng suất tăng lên 4.260,5 kg/ha. Tuy nhiên, khi lượng kali bón  tăng trên 270 kg/ha thì năng suất lạc và lợi nhuận kinh tế lại giảm. Bón kali làm tăng hàm lượng đường hòa tan trong lạc. Khi tăng lượng kali bón lên 450 kg/ha làm axit béo trong hạt giảm (ZHOU Lu-ing, Li Xiang-dong, WANG Li-li, 2006). Theo Fang Zenggue và cs.  (2009), khi sử dụng tỷ lệ bón phân không cân đối cho lạc (N:P​2O5:K2O = 1:0,72:0,74) với lượng phân đạm và lân được nông dân bón quá nhiều, cũng làm giảm hiệu quả kinh tế trồng lạc.


Hiện nay, trong sản xuất người nông dân đã trồng các giống lạc mới, chịu thâm canh cao như L02, L04, L18, L12... nhưng việc bón phân cho lạc vẫn chưa được cân đối đặc biệt là chưa thấy vai trò của phân kali. Từ thực tế trên, để đem lại hiệu quả cao trong sản xuất thâm canh lạc, ngoài các yếu tố kỹ thuật khác thì việc cần thiết phải bón phân kali và xác định được liều lượng bón hợp lý, cân đối ở từng loại đất, ở các thời vụ khác nhau là vấn đề cần được nghiên cứu.


2. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP
       NGHIÊN CỨU


2.1. Vật liệu nghiên cứu


- Giống lạc L23 được Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Đậu đỗ - Viện cây Lương thực - cây Thực phẩm tuyển chọn năm 2007. 


- Đạm urª (46% N), lân super (16% P205), kali clorua (60% K​20), phân chuồng, vôi bột.


2.2. Nội dung và phương pháp nghiên cứu


- Thời gian nghiên cứu: Vụ xuân các năm 2008, 2009, 2010. Thí nghiệm được bố trí theo khối ngẫu nhiên đầy đủ (RCBD) với 3 lần nhắc lại. Diện tích « = 10 m2/ô.


- Địa điểm nghiên cứu: Khu thí nghiệm cây màu Khoa Nông học - Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội. Đất thí nghiệm là đất thịt nhẹ có pH = 6,5, OM =  2,88%, đạm tổng số 0,17%, P2O5 tổng số 0,15%, K2O tổng số 2,55%, lân dễ tiêu 2,4 mg/100 g đất, kali dễ tiêu 6,24 mg/100 g đất. 


- Mật độ gieo trồng: 35 cây/m2.


- Công thức thí nghiệm:


CT1 (Đ/C): 8 tÊn phân chuồng + 40 kg N
                      + 120 kg P205 + 500 kg vôi bột + 
                       0 kg K2O trên 1 ha  

CT2: §/C + 20 kg K2O

CT3: §/C + 40 kg  K2O

CT4: §/C + 60 kg  K2O


CT5: §/C + 80 kg  K2O


CT6: §/C + 100 kg K2O

- Phương pháp bón phân như sau:


+ Bón lót toàn bộ lượng phân chuồng, phân lân, phân kali (ở các công thức có bón kali) và 50% vôi bột.


+ Bón thúc toàn bộ N vào thời kỳ cây có 2 - 3 lá thật, 50% lượng vôi bột còn lại khi cây bắt đầu ra hoa


- Các chỉ tiêu theo dõi: tỷ lệ mọc mầm, thời gian sinh trưởng, diện tích lá và chỉ số diện tích lá (theo phương pháp cân nhanh); khả năng tích lũy chất khô; khả năng hình thành nốt sần; chỉ số diệp lục (đo bằng máy SPAD 502) ở ba thời kỳ bắt đầu ra hoa, ra hoa rộ và thời kỳ quả chắc; tổng số bó mạch; các yếu tố cấu thành năng suất và năng suất (áp dụng tiêu chuẩn ngành của Bộ Nông nghiệp và PTNT): Tổng số quả/cây, tỷ lệ quả chắc (%), khối lượng 100 quả (g), khối lượng 100 hạt (g), năng suất lý thuyết (tạ/ha) = (P quả/cây x mật độ cây/m2 x 10.000 m2); năng suất thực thu (tạ/ha) = (năng suất ô/10 m2) x 10.000 m2/10; hịệu suất sử dụng kali và hiệu quả kinh tế thu được. 


- Mức độ nhiễm một số bệnh hại được tính theo tỷ lệ bệnh và cấp bệnh (áp dụng theo 10TCN 340:2006).


Các số liệu thu được phân tích và xử lý theo chương trình Excel và IRRISTAT 5.0. 


3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN


3.1. ảnh hưởng của liều lượng kali bón
       đến thời gian sinh trưởng của giống
       lạc L23


Theo dõi thời gian ra hoa và thời gian sinh trưởng của cây lạc ở các liều lượng phân bón khác nhau (Bảng 1) cho thấy, không có sự biến động về thời gian từ gieo đến mọc giữa các công thức (đều mọc sau gieo 9 ngày). Các công thức đều có tỷ  lệ mọc mầm cao (97,5% - 98,5%) và đều đủ tiêu chuẩn làm giống (theo tiêu chuẩn ngành - 10 TCN 315:2003). Khi tăng lượng kali bón, thời gian ra hoa kéo dài thêm, CT1 không bón thêm kali, thời gian ra hoa 18 ngày; các công thức có bón thêm kali, thời gian ra hoa kéo dài thêm từ 1 đến 6 ngày (19 - 24 ngày). hoa lại ra sớm hơn. Tổng thời gian sinh trưởng lại ngắn lại. Thời gian sinh trưởng của lạc ở công thức không bón thêm kali là 122 ngày, còn ở công thức bón thêm nhiều kali nhất  là 115 ngày.


3.2. ảnh hưởng của liều lượng kali bón
       đến chiều cao thân chính của giống
       lạc L23


Chiều cao thân chính trong quá trình sinh trưởng, phát triển đóng vị trí quan trọng làm nhiệm vụ vận chuyển vật chất từ rễ lên lá và vận chuyển sản phẩm đồng hoá từ lá về rễ, quả, hạt, chiều cao thân chính tăng trưởng phản ánh sự tích luỹ chất khô và sinh trưởng sinh dưỡng của cây (Bảng 2).


Kết quả ở bảng 2 cho thấy: trong các thời kỳ cây con, bắt đầu ra hoa, ra hoa rộ chênh lêch về chiều cao cây chỉ có ý nghĩa về mặt thống kê ở mức xác suất 95 % khi tăng lượng bón từ 0 - 60 kg/ha. Đến thời kỳ quả chắc, các công thức có bón kali đều có chiều cao cây cao hơn so với công thức đối chứng có ý nghĩa về mặt thống kê ở mức xác suất 95%. Tại thời điểm thu hoạch, chiều cao thân chính của các công thức có bón kali đều cao hơn 40 cm, cao nhất ở công thức bón 100 kg K2O, trong khi đó công thức đối chứng chiều cao thân chính chỉ đạt 36,53 cm. Tuy nhiên, giữa các mức bón từ 80 - 100 kg K2O/ha đều không có sự sai khác về mặt thống kê đối với chỉ tiêu chiều cao cây.


		Bảng 1. ảnh hưởng của liều lượng kali bón đến thời gian sinh trưởng
của giống lạc L23


Công thức
(kg K20/ha)

		Tỷ lệ mọc mầm (%)

		Thời gian
từ gieo - mọc
(ngày)

		Thời gian
từ gieo - ra hoa
(ngày)

		Thời gian
ra hoa
(ngày)

		Thời gian
sinh trưởng
(ngày)



		0(đ/c)

		97,50

		9

		30

		18

		122



		20

		98,00

		9

		30

		19

		122



		40

		98,15

		9

		28

		20

		120



		60

		98,50

		9

		28

		24

		118



		80

		97,80

		9

		27

		22

		117



		100

		97,50

		9

		26

		21

		115





Bảng 2. ảnh hưởng của các mức phân kali đến động thái tăng trưởng
chiều cao thân chính của giống lạc L23 


Đơn vị: cm


		Công thức (kg K20/ha)

		Giai đoạn sinh trưởng



		

		Cây con

		Bắt đầu ra hoa

		Ra hoa rộ

		Quả chắc

		Thu hoạch



		0 (đ/c)

		4,80

		7,50

		15,37

		33,20

		36,53



		20

		5,27

		7,73

		15,42

		37,43

		40,07



		40

		5,30

		7,70

		15,37

		38,00

		41,33



		60

		5,60

		8,17

		16,76

		38,30

		42,80



		80

		5,62

		8,86

		17,48

		38,73

		43,23



		100

		5,70

		8,90

		17,73

		39,80

		44,73



		LSD0,05

		0,82

		1,24

		2,12

		3,01

		2,30





3.3. ảnh hưởng của liều lượng kali bón
       đến chỉ số diện tích lá và chỉ số
       diệp lục (Bảng 3)


Khi tăng liều lượng kali bón LAI có xu hướng tăng lên. Chỉ số diện tích lá tăng dần từ thời kỳ bắt đầu ra hoa và đạt cao nhất ở thời kỳ quả chắc. Vào thời kỳ quả chắc, chỉ số diện tích lá của các công thức biến động từ 4,92 - 6,28 m2 lá/m2 đất. Đây là giá trị LAI thích hợp, mang lại tiềm năng năng suất cao cho các loài cây họ đậu (Tanaka và Osaki, 1983). 


Chỉ số diệp lục (SPAD) của các công thức có xu hướng tăng từ thời kỳ đầu ra hoa và đạt cực đại vào thời kỳ ra hoa rộ, sau đó giảm dần. ở thời kỳ ra hoa rộ, giá trị SPAD cao thì khả năng quang hợp tốt, tiềm năng năng suất cao. Chỉ số SPAD của các công thức biến động từ 45,33 đến 46,27. Trong đó, cao nhất là bón 100 kg K20/ha (46,27), thấp nhất là công thức đối chứng (45,33).


3.4. ảnh hưởng của liều lượng kali bón
       đến khả năng tích luỹ chất khô và 
        khả năng hình thành nốt sần (Bảng 4)


3.4.1. Về khả năng tích lũy chất khô


Khối lượng chất khô của các công thức tăng dần từ  thời kỳ bắt đầu ra hoa và đạt cực đại vào thời kỳ quả chắc. Vào thời kỳ quả chắc, khối lượng chất khô tích lũy được nhiều, khả năng vận chuyển dinh dưỡng vào hạt tăng, năng suất tăng. Khối lượng chất khô tích lũy của các công thức lạc thời kỳ quả chắc biến động từ 31,16 - 38,56 g/cây, cao nhất công thức bón 60 kg K20/ha (38,56 g/cây) tiếp đến là các liều lượng bón 80 kg K20/ha (37,66 g/cây) và 100 kg K20/ha (37,40 g/cây). Như vậy, khi tăng lượng kali bón từ 0 - 80 kg/ha sẽ làm tăng khả năng tích luỹ chất khô của cây. Tuy nhiên, nếu tiếp tục tăng lên mức kali bón lên 100 kg/ha thì khả năng tích luỹ chất khô lại có xu hướng giảm do sự mất cân đối giữa dinh dưỡng N (hay dinh dưỡng khoáng nói chung) với quang hợp (dinh dưỡng C) dẫn đến ảnh hưởng tới sự tích lũy chất khô của cây. Kết quả xử lý thống kê cho thấy, vào thời kỳ quả chắc các công thức có bón kali thêm mới có sự sai khác có ý nghĩa so với công thức không bón thêm kali. Tích lũy chất khô cao nhất thấy ở công thức bón 60 Kg K2O/ha.


3.4.2. Về khả năng hình thành nốt sần


Theo dõi lạc ở 3 thời kỳ cho thấy, khối lượng nốt sần của các công thức cũng có xu hướng tăng mạnh và đạt cực đại vào thời kỳ quả chắc. ở thời kỳ quả chắc, khối lượng nốt sần của công thức biến động từ 0,35 đến 0,57 g/cây. Trong đó, cao nhất là ở liều lượng bón 60 kg/ha, thấp nhất là công thức đối chứng (0,35 g/cây).


		Bảng 3. ảnh hưởng của liều lượng kali bón đến chỉ số diện tích lá
và chỉ số diệp lục của giống L23


Công thức
(kg K20/ha)

		Chỉ số diện tích lá (LAI)

		Chỉ số diệp lục (SPAD)



		

		Thời kỳ
bắt đầu ra hoa

		Thời kỳ
ra hoa rộ

		Thời kỳ
quả chắc

		Thời kỳ
bắt đầu ra hoa

		Thời kỳ
ra hoa rộ

		Thời kỳ
quả chắc



		0 (đ/c)

		1,16

		1,53

		4,92

		45,45

		45,33

		33,29



		20

		1,12

		1,80

		5,14

		44,87

		45,36

		33,03



		40

		1,20

		1,69

		5,57

		46,05

		45,95

		34,74



		60

		1,23

		1,93

		6,28

		45,80

		45,69

		36,08



		80

		1,25

		1,97

		6,28

		45,88

		44,97

		35,88



		100

		1,16

		2,00

		6,11

		45,82

		46,27

		35,48



		LSD0.05

		0,22

		0,43

		0,74

		1,88

		1,88

		0,60



		Bảng 4. ảnh hưởng của liều lượng kali bón đến khả năng tích luỹ chất khô
và khả năng hình thành nốt sần của giống lạc L23


Công thức
(kg K20/ha)

		Khối lượng nốt sần

		Khối lượng chất khô



		

		Thời kỳ
bắt đẩu ra hoa


(g/cây)

		Thời kỳ
ra hoa rộ
(g/cây)

		Thời kỳ
quả chắc


(g/cây)

		Thời kỳ
bắt đầu ra hoa
(g/cây)

		Thời kỳ
ra hoa rộ
(g/cây)

		Thời kỳ
quả chắc
(g/cây)



		0 (đ/c)

		0,04

		0,15

		0,35

		2,64

		6,98

		31,16



		20

		0,05

		0,19

		0,43

		3,15

		8,12

		33,37



		40

		0,05

		0,25

		0,47

		2,71

		8,39

		35,05



		60

		0,06

		0,30

		0,57

		2,49

		8,97

		38,56



		80

		0,06

		0,28

		0,54

		2,88

		8,57

		37,66



		100

		0,06

		0,27

		0,56

		2,85

		8,64

		37,40



		LSD0.05

		0,01

		0,09

		0,25

		0,63

		1,37

		1,06



		

		

		

		

		

		

		





3.5. ảnh hưởng của liều lượng kali bón 
       đến một số chỉ tiêu giải phẫu thân


Năng suất được hình thành là do quá trình vận chuyển các chất dinh dưỡng từ cơ quan sinh dưỡng vào các bộ phận kinh tế (quả, hạt) qua hệ thống bó mạch. Số lượng bó mạch càng nhiều, tổng số bó mạch lớn càng cao thì khả năng vận chuyển càng tốt. Kết quả thí nghiệm cho thấy, khi tăng liều lượng kali bón đã làm tăng tổng số bó mạch và tỷ lệ bó mạch lớn trong thân (Bảng 5). Tổng số bó mạch trong thân của các công thức có sự chênh lệch lớn biến động từ 29 đến 38 bó/cây, cao nhất là liều lượng bón 100 kg K2O/ha (38 bó/cây) thấp nhất ở giống đối chứng 0 kg K2O/ha. Số lượng bó mạch lớn của các công thức biến động từ 6 - 10 bó/cây, với liều lượng bón từ 60 - 100 kg K2O/ha đều có số lượng bó mạch lớn cao.


3.6. ảnh hưởng của liều lượng kali bón
       đến mức độ nhiễm sâu bệnh hại


Mức độ nhiễm sâu bệnh hại do bản chất di truyền của giống. Song điều kiện dinh dưỡng cũng có tác động ảnh hưởng tới khả năng chống chịu sâu bệnh hại. Các mức bón kali khác nhau đã ảnh hưởng rõ đến mức độ nhiễm sâu bệnh hại (Bảng 6). Công thức đối chứng có tỷ lệ nhiễm sâu bệnh hại cao nhất: bệnh đốm nâu và gỉ sắt đều ở điểm 3, trong khi đó các công thức còn lại nhiễm sâu bệnh ở mức nhẹ (điểm 1, điểm 2).


Bảng 5. ảnh hưởng của liều lượng kali bón đến một số chỉ tiêu
về giải phẫu thân của giống lạc L23


		Công thức
(kg K20/ha)

		Tổng số bó mạch


(bó/cây)

		Tổng số bó mạch lớn


(bó/cây)

		Tỷ lệ bó mạch lớn


(%)



		0 (đ/c)

		29

		6

		20,7



		20

		32

		7

		21,9



		40

		33

		8

		24,2



		60

		35

		9

		25,7



		80

		35

		9

		25,7



		100

		38

		10

		26,3







Bảng 6. ảnh hưởng của liều lượng kali bón đến mức độ nhiễm sâu bệnh hại


		Công thức
(kg K20/ha)

		Sâu xám thời kỳ cây con
(%)

		Sâu xanh thời kỳ ra hoa (%)

		Bệnh đốm nâu thời kỳ làm quả (1-9)

		Bệnh gỉ sắt thời kỳ làm quả (1-9)



		0 (đ/c)

		1,99

		13,53

		3

		3



		20

		1,56

		12,25

		1

		2



		40

		1,95

		12,69

		1

		1



		60

		1,46

		11,30

		1

		1



		80

		1,62

		10,52

		1

		1



		100

		1,73

		10,31

		1

		2



		

		

		

		

		





3.7. ảnh hưởng của liều lượng kali bón
       đến năng suất và các yếu tố cấu
       thành năng suất


Năng suất lạc được cấu thành bởi nhiều yếu tố: tổng số quả/cây, tỷ lệ quả chắc, tỷ lệ nhân, khối lượng quả và hạt. Kết quả theo dõi các yếu tố cấu thành năng suất và năng suất của các công thức thí nghiệm được trình bày ở bảng 7 và hình 1. 


Số liệu bảng 7 cho thấy, khi tăng lượng kali bón đã làm tăng năng suất một cách có ý nghĩa giữa các công thức. Tuy nhiên, nếu tiếp tục tăng mức bón kali từ 80 - 100 kg/ha thì năng suất có xu hướng giảm xuống. Với liều lượng bón 60 kg K​2​O/ha cho tổng số quả cao nhất, đạt 15,87 quả/cây, trong đó công thức đối chứng không bón kali chỉ đạt 10,91 quả/cây.


Khi không bón bổ sung kali năng suất giống L23 đạt thấp nhất 31,03 tạ/ha, trong khi đó với liều lượng bón 60 kg K20 cho năng


suất cao nhất 38,93 tạ/ha. So sánh công bố của Lê Song Dự và cs. (1995) về lượng phân bón cho 1 ha trên đất phù sa là 30 kg N + 60 kg P205 + 30 kg K20 theo tỷ lệ 1:2:1, nghiên cứu này áp dụng cho giống lạc thâm canh L23 với lượng bón cao hơn, lượng phân bón đề nghị  là 40 kg N + 120 kg P205 + 60 kg K20 trên ha, tỷ lệ N:P:K là 1:3:1,5. 

3.8. Hiệu quả kinh tế của các liều lượng
       bón kali khác nhau trên giống L23


Trong các biện pháp kỹ thuật để nâng cao hiệu quả sản xuất lạc, ngoài yếu tố về  giống mới có tiềm năng năng suất cao, các nhà sản xuất cần chú ý sử dụng phân bón cân đối, hợp lý để phát huy hết tiềm năng năng suất của giống. Tuy nhiên, mục tiêu của người sản xuất không chỉ nhằm đạt năng suất tối đa mà cần phải xác định được năng suất tối ưu, đem lại giá trị lợi nhuận cao nhất trên một đơn vị diện tích canh tác (Bảng 8).


		Bảng 7. ảnh hưởng của liều lượng kali bón đến năng suất
và các yếu tố cấu thành năng suất


Công thức
(kg K20/ha)

		Tổng số quả/cây
(quả)

		Tỷ lệ
quả chắc
(%)

		Khối lượng
100 quả
(g)

		Khối lượng
100 hạt
(g)

		Tỷ lệ nhân (%)

		Năng suất
lý thuyết
(tạ/ha)

		Năng suất thực thu (tạ/ha)



		0 (đ/c)

		10,91

		68,04

		140,82

		50,96

		70,27

		35,86

		31,03



		20

		12,30

		72,03

		142,82

		54,11

		71,98

		38,18

		32,37



		40

		13,25

		79,99

		146,10

		55,79

		73,81

		43,02

		36,85



		60

		15,87

		89,37

		150,59

		61,08

		75,42

		48,67

		38,93



		80

		15,48

		87,48

		149,54

		60,21

		74,43

		48,09

		36,82



		100

		13,39

		86,35

		149,71

		60,04

		74,93

		46,60

		35,94



		LSD0.05

		0,71

		6,18

		0,94

		1,37

		-

		1,39

		1,03





Hình 1. ảnh hưởng của liều lượng kali bón đến năng suất của giống lạc L23


		Bảng 8. Hiệu quả kinh tế của các liều lượng bón kali khác nhau 

Khoản  mục

		0 kg
K20/ha

		20 kg
K20/ha

		40 kg K20/ha

		60 kg
K20/ha

		80 kg K20/ha

		100 kg K20/ha



		Giống (đ)

		2.835.000

		2.835.000

		2.835.000

		2.835.000

		2.835.000

		2.835.000



		Phân bón (đ)

		2.921.000

		3.201.000

		3.481.000

		3.761.000

		4.041.000

		4.321.000



		Làm đất (đ)

		1.000.000

		1.000.000

		1.000.000

		1.000.000

		1.000.000

		1.000.000



		Bảo vệ  thực vật (đ)

		716.000

		716.000

		716.000

		716.000

		716.000

		716.000



		Điện nước tưới (đ)

		300.000

		300.000

		300.000

		300.000

		300.000

		300.000



		Công lao động (đ)

		11.000.000

		11.000.000

		11.000.000

		11.000.000

		11.000.000

		11.000.000



		Tổng chi (đ)

		18.771.000

		19.052.000

		19.332.000

		19.612.000

		19.892.000

		20.172.000



		Năng suất (tạ/ha)

		31,03

		32,37

		36,85

		38,93

		36,82

		35,94



		Giá bán (đ/kg)

		10.000

		10.000

		10.000

		10.000

		10.000

		10.000



		Tổng thu (đ)

		31.030.000

		32.370.000

		36.850.000

		38.930.000

		36.820.000

		35.940.000



		Lãi thuần (đ)

		12.259.000

		13.318.000

		17.518.000

		19.318.000

		16.928.000

		15.768.000





Ghi chú:  ure = 7.000 đ/kg,  super lân = 3.000 đ/kg; kali clorua = 14.000 đ/kg 


Bảng 9. Hiệu suất nông học của phân kali đối với giống lạc L23


		Công thức bón

		Năng suất thực thu
(tạ/ha)

		Năngsuất chênh lệch so với đối chứng (tạ/ha)

		Hiệu suất nông học
(kg lạc vỏ/kg K2O)



		0 (đ/c)

		31,03

		0

		-



		20

		32,37

		1,34

		6,70



		40

		35,85

		4,82

		12,05



		60

		38,93

		9,90

		13,16



		80

		36,82

		5,79

		7,23



		100

		35,94

		4,91

		4,91





Công thức đối chứng không bón kali cho thu nhập thuần thấp nhất, chỉ đạt 12.259.000 đồng/ha. Tăng lượng bón từ 20 -60 kg K20/ha cho thu nhập thuần cao hơn công thức đối chứng, đạt cao nhất là mức bón 60 kg K20/ha, cho thu nhập thuần cao hơn đối chứng 7.059.000 đồng/ha. Tuy nhiên, khi tiếp tục tăng lượng phân bón thì thu nhập thuần lại giảm (Bảng 8). Như vậy, trong điều kiện đất đai, sinh thái của địa điểm tiến hành thí nghiệm thì lượng bón bổ sung 60kgK​20/ha là đạt lãi thuần cao nhất.


3.9. Hiệu suất nông học của phân kali 
       đối với giống lạc L23


Việc bón phân cho cây trồng nói chung và cây lạc nói riêng luôn có ý nghĩa làm tăng năng suất. Tuy nhiên, không phải 100% lượng phân bón đều được cây trồng sử dụng và đều có tác dụng làm tăng năng suất; đồng thời không phải càng bón nhiều phân thì hiệu suất càng cao. Để xác định liều lượng phân bón cho cây lạc có ý nghĩa làm tăng năng suất, nghiên cứu này đã tính toán, xác định hiệu suất nông học của phân kali đối với giống lạc L23 (Bảng 9).


Số liệu bảng 9 cho thấy hiệu suất nông học của kali tốt nhất liều lượng bón 60 kg K2O/ha, cứ bón 1 kg K2O thì làm tăng 13,16 kg lạc vỏ, liều lượng 40 kg K2O/ha hiệu suất nông học của kali là 12,05. Khi tăng liều lượng kali bón lên quá 60 kg K2O thì hiệu suất nông học của kali lại giảm.


4. KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ

4.1. Kết luận



Các công thức bón kali có ảnh hưởng tới thời gian sinh trưởng, chỉ số diệp lục (SPAD), khối lượng nốt sần, khả năng tích luỹ chất khô. Xu hướng các chỉ số này tăng dần theo lượng bón từ 0 - 60 kg K2O/ha và giảm đi khi tiếp tục tăng lượng bón từ 80 -100 kgK2O/ha.


Bón kali có ảnh hưởng tới LAI, số bó mạch trong thân, các chỉ số đều đạt cao ở mức bón 60, 80 và 100 kg K​2O.


Mức độ nhiễm sâu bệnh hại giảm đáng kể ở các công thức bón kali, bệnh gỉ sắt và đốm nâu hại nhẹ ở tất cả các công thức (điểm 1 - điểm 2) trong đó công thức đối chứng bị hại ở mức điểm 3.


Hiệu suất nông học của phân kali cao nhất khi bón phối hợp 60 kg K2O  với 8 tấn phân chuồng + 40 kg N + 120 Kg P2O5 + 500 kg vôi bột/ha, đạt 13,16 kg lạc vỏ/1 kg K​2O thấp nhất là 4,91 kg lạc  vỏ/1 kg K​2O khi phối hợp với 100 kg K2O /ha.


Công thức kali thích hợp cho giống lạc L23 trong điều kiện vụ xuân trên đất Gia Lâm - Hà Nội là 60 kg K2O/ha trên nền bón 8 tấn phân chuồng + 40 kg N + 120 kg P205 + 500 kg vôi bột trên 1ha. Mức phân bón cho năng suất thực thu và thu nhập thuần cao nhất tương ứng là 38,93 tạ/ha và 19.318.000 đồng/ha.


4.2. Đề nghị


Trên đất Gia Lâm - Hà Nội, khuyến cáo sử dụng liều lượng phân bón 8 tấn phân chuồng + 500 kg vôi bột  + 40 kg N + 120 kg P205 + 60 kg K20 cho giống lạc mới L23.
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